
Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM Năm học 2005-2006 

Chương trình KS CLC Việt-Pháp Học kỳ II  

Đáp áp thi môn : Ñieän-Ñieän động học 

ngày thi 13/06/2011 thời gian 120 phút 

Hướng dẫn chấm : tổng 08 bài tính theo thang 65đ 

+ CB chấm ghi chú rõ chỗ đúng () - ghi điểm bài theo Đáp án ! 

+ Ghi điểm bài số (k) tương ứng vào dòng “câu (k)” – tờ bìa bài làm.  

  cách ghi này sẽ giúp kiểm soát dễ dàng bài nào đã làm (đúng-sai) 

     (không ghi tùy tiện theo thứ tự bài SV làm trên giấy– thứ tự chấm !) 
+ CB chấm kiểm tra ghi số tờ và ký tên trong ô CB chấm (chữ ký lệch  

  sang phần phía bên phải ô này !) – không ghi điểm tổng kết (tổng) 

+ GV phụ trách MH sẽ kiểm tra chấm lại bài – có xem xét phần làm bổ sung  nếu có (để cộng 

thêm điểm cho các phần bài đã chưa làm đúng : nguyên tắc thưởng max là vào khoảng ¼ số 

điểm còn thiếu của 1 bài!)     Quyết định điểm thang 10, ghi vào ô tròn và ký tên ! 

+ Bài sẽ được lưu tại BM (GV) theo quy định !! 
 

 

Bài 1. Cho mạch hình (H.1) với đại lượng cần tìm là U4A (áp trên nguồn dòng 4 A). Phác thảo ít 

nhất 03 phương pháp để giải bài toán này trong đó có ít nhất 1 phương pháp dựa trên phép 

biến đổi tương đương (nguồn, điện trở,… đưa được về mạch có một phương trình duy nhất). 

Hãy tiến hành giải bài toán – tìm  U4A bằng 2 cách (trong đó ít nhất 1 cách là dùng biến đổi 

tương đương). Nhận xét. 

Mục tiêu: Mạch  DC đơn giản – các PP giải mạch và phép biến đổi tương đương !! 
 

Các PP có thể + +  

1) Biến đổi mạch tới cùng (xem chi tiết phần 

sau) … có thể có 2 biến thể. 

2) PP Điện thế nút – 2 nút.  

3) PP dòng nhánh – Không hiệu quả.  

4) Kết hợp biến đổi (một phần) và giải mạch. 

5) Cũng có thể dùng Thévénin … ví dụ là 

giữa a-b … như một cách giải khác. 

Giải cụ thể: 

a) Giải bằng điện thế nút 

+  Viết đúng 02 pt  

+  Giải ra đúng Va = 48 V; Vb = 24 V 

b) Giải bằng biến đổi … quy về 01 biến dòng (i) … các dòng như trên hình vẽ +   

(… 3//6 = 2  chia áp Va = 2Vb … từ đó ta có các dòng quy theo i hoặc theo Vb) 

+  Từ sơ đồ, tại nút a ta có 4A + 5i = 6i  i = 4A  U4A = 48V  

+  Đây cũng coi như một cách biến đổi tới cùng – về chỉ có 1 pt … 

c) Có thể dùng nguồn kép 5i+4A song song với 12//6 = 4  … với 02 hướng:  

+ Biến đổi 3//6+2 = 4 đồng thời chuyển i  3i … thay vào ta có thể giải được  

+ Giữ nguyên dòng i biến đổi nguồn tiếp để đưa về nguồn song song với 3 nhánh 6//3//6 
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Bài 2. Tìm sơ đồ tương đương Thévénin giữa hai cực A-B của mạch hình (H.2).  

 

+ Hở mạch :  

 U0 = - gu1*Ra  = - g(U0 - E)*Ra +  
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+ Tính tổng trở vào khi E=0  

    u1 = UV 

    UV= Ra[IV - g(UV)] + R2IV  +  
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 Vẽ sơ đồ và đặt các nguồn đúng chiều !!  +  

+ Có thể tính qua In ngắn mạch : u1 = -E 

  In = - IR2 = - )(
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+ hoặc tìm trực tiếp biểu thức IV(UV)   

 

Bài 3. Cho mạch (H.3) xác lập ở tần số 50Hz và điện áp U=200V (áp hiệu dụng trên tải) giữ 

không đổi. Phần tử tải (phần tử hai cực) có tính cảm kháng với công suất 10 KVA và hệ số 

công suất 0,6. Tổn hao đường dây được quy về một điện trở nhỏ: r = 1,2 . 

a). Tìm giá trị của tụ điện C (xem H.3) sao cho hệ số công suất của toàn hệ thống là 1. 

b). Tính trị của áp V và tổn hao công suất (trên r) khi có và không có tụ bù C. Nhận xét. 

Mục tiêu: Công suất mạch AC – cách thức dùng tụ bù công suất !! 

 

Hiểu được rằng : St = 10 KVA, cos=0,6 +  

 Pt = 06 KW và Qt = 08 KVAr +  

 Để cos=1 thì phải bù  - QC = Qt = 08 KVAr  +  

Với =100π và QC = CU
2
  C =  636,6 µF +  

 

 Khi không có tụ phức hóa : Dòng I = S/U = 50/0 [A]  và P = rI
2
 = 3000 W +  

(với U = 200/ = 120 + j160)  Ur = rI = 60V  V = 180 + j160  |V| = 240,8 V +  

 

 Khi có tụ cos=1 :  Dòng I = P/U = 30 A và P = rI
2
 = 1080 W  

  Ur = rI = 36V  V = 236 V  +  

 

 Khi có tụ cả tổn hao điện áp và tổn hao côngsuất đều giảm ! +  
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Bài 4. Cho mạch hình (H.4) với nguồn áp  e(t) =  8 + 20 2 sin(t) + 4cos(2t-/4). Hãy xác định 

biểu thức các đáp ứng i(t) và u(t) trong mạch. Tính công suất phát và công suất phản kháng 

của nguồn e(t).  Cho R=50  ; L = 20 mH ;  C = 2 F và tần số góc =5000 rad/s.. 

 

Mục tiêu: Mạch xác lập DC và AC – phương pháp xếp chồng ! 

Công suất P và Q.  

 

Áp dụng PP xếp chồng cho DC (E0), AC() và AC(2) +  

1) DC : e(t) = E0 = 8  

U0=UL =0  và   I0 = E0/R =160 mA  +   P0 = 1,28 W 

2) AC : e1(t) = 20 2 sin(t)  E1 = 20  

=5000  jXL = j100;  jXC = -j100   Mạch cộng hưởng +  

i1(t) = 0 … u1(t) = e1(t)  
+    P1 = 0; Q1= 0 

3) AC : e2(t) = 4cos(2t-/4)  E2 = 2-2j 

=10000  jXL = j200;  jXC = -j50   

Z = 50 – j200/3 = 83,3/-53
o
  +     I, U  … i2(t) =  … u2(t) = + +  

  Bù Q2 = +200/3.I
2
  =  +0,077  VAR P2 = 50.I

2
 = 0,0578  W     

 i(t) = 160 + 0 + 48 cos(2t+8
o
) [mA]  +  

u(t) = 0 + 20 2 sin(t) + 3,2 cos(2t-82
o
)  +  

4) Công suất : PE  = P0 + P1 + P2 = 1,28 + 0,0578  W  +  

Công suất phản kháng : QE  = Q1 + Q2 = 0,077  VAR +  

 

Bài 5.  Mạch hình (H.5) với các thông số R1=1 K, R=2 K, L=2 H, C=0,5 µF và 

e(t)=15cos(1000t-/4). [V]. Tại thời điểm t=0 khóa K được mở ra.  

a. Khi t<0, hãy tìm biểu thức của dòng qua cuôn cảm iL(t) và áp trên tụ điện uC(t). 

b. Hãy chọn biến trạng thái thích hợp, xác định các sơ kiện cần thiết để giải mạch khi t0.  

Tìm biểu thức của iL(t) và uC(t) trong trường hơp này (t0). 

c. Vẽ dạng của iL(t) và uC(t) trên toàn trục thời gian. 

Mục tiêu: Mạch xác lập AC – và mạch quá độ tự do  

cấp 2  RLC nối tiếp. (**) bài là khá dài 

 

a. Khi t<0, Phức hóa – sơ đồ phức biên độ: +  

E =15/-/4;  jXL = j2000   jXC = -j2000 

Điện thế nút :  U [1/1000 - 1/(j2000) + 1/(2000+j2000)] = E/1000 

 U = 11,76/-56,3
o
  u(t) =     +  

 I = 4,16/101,3
o

 [mA]  i(t) =     +  

b. t=0 ta có :  +  u(0+) = u(0-) = 6,52 

    i(0+) = i(0-) = -0.82 mA 

c. Khi K mở ra … khi t0. Mạch tự do cấp 2  - 

t ∞  xác lập 0 …     +  

R + 1/Cp + Lp = 0  p1,2 = -α ± j  +  

Biểu thức nghiệm – chọn biến … u(t) = e
-α

(Acos t + Bsin t)  +  

Từ sơ kiện u(0+) và i(0+) = u’(0+)/C   =>  A=   B=  +  

 u(t) =     i(t) =      +  

d. Vẽ dạng của iL(t) và uC(t) trên toàn trục thời gian.   +  
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Bài 6. Cho mạch hình (H.6) đặt dưới tác động nguồn xung vuông e(t) có giá trị 24 [V] trong nửa 

chu kỳ và 0 [V] trong nửa còn lại (như bài thí nghiệm số 3). Hãy tính hằng số thời gian  

của mạch. Xác định biểu thức và vẽ dạng của điện áp uC(t) trên tụ điện khi tần số nguồn là 

f= 25 Hz. Nếu tăng tần số lên  f= 100 Hz, hãy vẽ phỏng đoán đồ thị uC(t) khi đó. Nhận xét. 

Mục tiêu: Mạch quá độ RC (cấp 1)   

ứng dụng kiến thức từ bài TN3  

Nên đưa về dạng sơ đồ tương đương 12K//6K = 4K và  

nguồn xung vuông  E={8,0}  +  

 Hằng số  = RC = 4ms  1/ = 250  +  

1) Mạch ổn định ở f=25 Hz  T =1/f = 40 ms  xét nửa chu kỳ 20ms = 5 thời gian đủ để quá 

trình quá độ tiến tới trị xác lập (uC=E)  +  

 Xét tại nửa chu kỳ E=8 : u(t1) = 8(1-e
-250t

1
) +  

Xét tại nửa chu kỳ E=0 : u(t2) = 8e
-250t

2 
 +    

Vẽ đồ thị u(t) theo chu kỳ !    +   giải gọn chính xác phần này +  

2) Mạch ở f=100 Hz  T =1/f = 10 ms  xét nửa chu kỳ 5ms ~  thời gian không đủ để quá trình 

quá độ tiến tới trị xác lập (uC=E)  +  

 sẽ có chuyển tiếp … vẽ phỏng đồ thị theo chu kỳ !! +  

 

Bài 7. Trên mạch hình (H.7) có 02 Diod Zener  Z1 & Z2 hoàn toàn giống nhau (gần lý tưởng) với 

thông số UZ=7,5 [V], UD=0,5 [V] (RZ=RD=0). Hãy dựng đặc tuyến Volt-Ampère tương 

đương cho nhánh gồm Z1 & Z2 trên cơ sở đóxác định các biểu thức của điện áp u(t) và dòng 

i(t)? Vẽ các đồ thị tương ứng ? Ước lượng chỉ số của Ampère kế ? Cho biểu thức nguồn áp 

e(t)= 12 2 cos(t-/4) [V]. 

 

Mục tiêu: Mạch ổn áp với diod Zener   

ứng dụng kiến thức từ bài TN2  

Đặc tuyến Volt-Ampère tương đương cho nhánh gồm Z1 & Z2 

có điện áp cắt Uc = ±8V … vẽ đồ thị +  

Nếu không có ổn áp Z1Z2 thì điện áp  u(t) = e(t) * 4/6 = 8 2 cos(t-/4) +  

Khi  |u(t)| ≥8    0≤ t ≤/2 và ≤ t ≤3/2 +  

u(t) = 8 [V];  i(t) = (6 2 cos(t-/4) -4) [mA] +  

Khi  |u(t)| ≤8    /2≤ t ≤ và 3/2≤ t ≤2 +  

u(t) = 8 2 cos(t-/4) [V];  i(t) = 2 2 cos(t-/4) [mA] +  

Vẽ khá chính xác các đồ thị tương ứng e(t) – u(t) – i(t) …   trên cùng 1 hệ trục +  

Ước lượng chỉ số của Ampère kế   +  
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Bài 8. Mạch hình (H.8) với thông số  R=100  ; L=100 mH ;  C = 1 pF. Tìm biểu thức hàm truyền 

đạt điện áp dạng phức H(j)=U2/ U1.  Dựng giản đồ Bode tương ứng biên độ của H(j) từ 

đó cho biết  mạch này thuộc loại mạch lọc nào.  Xác định tần số riêng, hệ số phẩm chất, 

tần số cắt của mạch lọc. 

Mục tiêu: Mạch ổn áp với diod Zener   

ứng dụng kiến thức từ bài TN2  

+ Phức hóa - biểu thức H(j)=U2/U1 =  

  +  dạng modul  |H(j)| =  

   +  chuyển sang dạng logarithm  G(x) = 

   +  với  0 = 
LC

1       và  x=/0, X=lg(x) … tần số quy đổi  

   +  tính các tiệm cận 40X và 0 … và cực trị tại 0 … dương 20lgQ. 

 +  Vẽ giản đồ Bode 

+  Xác định tần số cắt – băng thông,  Q = …  

  +   Lọc thông cao [0, 0] 

 

SV không sử dụng tài liệu, được phép sử dụng mọi loại máy tính cầm tay !  

Hãy đọc kỹ lại đề thi – Chọn các bài dễ (biết rõ) để làm trước. Trình bày bài giải gọn rõ ràng ! 

Giám thị không giải thích đề thi.  Ts. Nguyễn Thanh Nam 
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